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Ngày soạn: 25/9/2017
                                                     CHỦ ĐỀ  I
HƯỚNG DẪN HS THỰC HÀNH CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ 
(Tiếp nối chương trình địa 8)
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-HS nắm được lí thuyết  về việc vẽ các loại biểu đồ, cách nhận xét các biểu đồ : biểu đồ miền (và ôn tập cả các loại biểu đồ  của năm 6,7,8)
2. Kĩ năng:

- HS rèn kĩ năng thực hành được các bài tập về việc vẽ các loại biểu đồ,  nhận xét các biểu đồ
3. Thái độ: giáo dục HS ý thức học tập nghiêm túc.

4. Năng lực, phẩm chất: 
-Năng lực:  giải quyết vấn đề, thực hành các kĩ năng địa lí, tư duy sáng tạo ...

-Phẩm chất: có tinh thần vượt khó, tự tin, tự chủ trong học tập....

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Giáo án
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp: Hoạt động nhóm,  luyện tập thực hành....

-Kĩ thuật: Thảo luận nhóm,  kĩ thuật trình bày một phút, đặt câu hỏi, động não...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập lí thuyết

Hình thức tổ chức: học theo cá nhân
Kĩ thuật: đặt câu hỏi
                                                              I. Lí thuyết

GV hướng dẫn HS phần lí thuyết
*  Biểu đồ MIỀN:

                * Khi nào vẽ biểu đồ MIỀN?

Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ MIỀN hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu tỉ lệ (nhiều năm, ít thành phần).

- Đề bài cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối (tức đổi ra %).

- Vẽ lần lượt từ dưới lên trên theo thứ tự của đề bài.

- Lấy năm đầu tiên trên trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng.

- Ghi số liệu vào đúng vị trí từng miền trong biểu đồ đã vẽ.

Ví dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985 – 1998.

Đơn vị: (%)

                                      Năm
Ngành
1985
1988
1990
1992
1995
1998
Nông - Lâm – Ngư  ghiêp
40,2

46,5

38,7

33,9

27,2

25,8

Công nghiệp – Xây dựng
27,3

23,9

22,7

27,2

28,8

32,5

Dịch vụ 
32,5

27,6

38,6

38,9

44,0

39,5
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3. Hoạt động Luyện tập  (về nhà)

Hoạt động 2   : hướng dẫn HS thực hành

Phương pháp:  luyện tập thực hành

Kĩ thuật: động não, thảo luận nhóm
Hình thức tổ chức: học theo cá nhân, nhóm

GV cung cấp cho HS một số đề bài để HS luyện

 Với mỗi đề, GV cho 15 phút làm và yêu cầu HS thi xem ai vẽ đẹp hơn, chính xác hơn bằng cách cho HS chấm chéo nhau:

Bài tập 1-  Vẽ đồ thị thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005 theo bảng số liêu dưới đây.

a) Hãy phân tích tình hình tăng dân số của nước ta trong thời gian 1901- 2005. 

b) Hậu quả của việc dân số tăng nhanh, các biện pháp để giảm gia tăng dân số. 

c) Nước ta đã thành công như thế nào trong việc  giảm gia tăng dân số.

Số dân nước ta trong thời gian 19001-2005. ( Đơn vị triệu ngươì)

Năm

1901

1936

1956

1960

1979

1989

1999

2001

2005

Số dân

13,5

17,5

27,5
30,4
52,5
64,4
76,3
78,7
82,6
1-Vẽ biểu đồ. 

Lựa chọn kiểu vẽ đồ thị, hoặc biểu đồ cột. Cách vẽ đồ thị là thích hợp nhất.
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Đồ thị số dân nước ta từ năm 1901 tới 2005

2-Nhận xét. 

Sự gia tăng dân số phụ thuộc vào hàng loạt nhân tố: các quy luật sinh học, điều kiện kinh tế - xã hội, đường lối chính sách... 

Sau 104 năm dân số nước ta tăng thêm 69,1triệu người, gấp  gần 6 lần  số dân năm 1901. Các giai đoạn có tốc độ dân số  tăng khác nhau:

a) Từ 1901- 1956.

Trong 55 năm tăng 14 triệu người, bình quân tăng có 0,25 triệu người/năm. 

Lý do: trong thời kì Pháp thuộc, đời sống vật chất nhân dân ta rất thấp kém, chiến tranh, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nạn đói năm 1945...
b) Từ 1956 tới 1989.

Tăng liên tục với mức độ tăng rất cao, sau 35 năm tăng thêm 36,9 triệu người; bình quân mỗi năm tăng thêm 1,1 triệu. 

Lý do: chính sách dân số thực hiện chưa có kết quả, quy luật bù trừ  sau chiến tranh, sự phát triển mạnh của y tế nên các loại bệnh tật giảm,  tuổi thọ trung bình tăng thêm đáng kể.

c) Giai đoạn 1999 - 2005 

Trong 6 năm  tăng thêm 8,3 triệu người, bình quân  mỗi năm tăng 1,2 triệu người.   Bình quân số dân tăng thêm hàng năm cao hơn số với giai đoạn trước.

Lý do: mặc dù có tỷ lệ sinh đã giảm nhưng số dân lớn, nên số lượng người tăng thêm vẫn cao; chương trình kế hoạch hoá dân số đã có kết quả bằng việc áp dụng các chính sách phù hợp những chưa thực bền vững...

Bài tập 2- Cho bảng số liệu dưới đây về tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta từ năm 1921 đến năm 2000, hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên.(Đơn vị %/năm)

Giai  đoạn

GTDS

Giai  đoạn

GTDS

Giai  đoạn

GTDS

Giai  đoạn

GTDS

1921/26

1,86

39/43

3,06

60/65

2,93

80/85

2,40

26/31

0,6

43/51

0,6

65/70

3,24

85/90

2,00

31/36

1,33

51/54

1,1

70/76

3,00

90/95

1,70

36/39

1,09

54/60

3,93

76/80

2,52

95/2000

1,55
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1-Vẽ biểu đồ. 

Có thể vẽ các dạng cột, thanh ngang. Không vẽ kiểu đồ thị, do đây là các giá trị gia tăng dân số trung bình theo các giai đoạn.

2-Nhận xét: 

a- Giai đoạn từ 1921- 1954. 

Gia tăng không đều: 
Rất cao vào các năm 39/43 (tới 3,06%);  có giai đoạn rất thấp chỉ đạt 0,6% (các năm 1926-1931và giai đoạn 1939 –1954). Các mức cao thấp này chênh lệch tới 5 lần. Thời kỳ trước 1954 gia tăng tự nhiên của dân số nước ta thấp. Lý do...

b- Giai đoạn từ 1954- 1989.
Gia tăng rất nhanh trong suốt giai đoạn.Hầu hết các giai đoạn đều có tốc độ tăng trên 2%/năm. Giai đoạn tăng cao nhất lên tới 3,93%( 1954-1960); thấp nhất cũng đạt 2% vào thời kỳ 1985-1990. Giai đoạn tăng cao nhất (1954-1960) so với giai đoạn thấp nhất (1943-1951) gấp  6,5 lần. Là do ...
 c) Giai đoạn từ 1990 đến 2001 

Đã giảm nhanh, bình quân chỉ còn dưới 2%. Giai đoạn 1999-2000 chỉ còn 1,5%, mức tăng  cao hơn so với các nước trên thế giới. Lí do...

Bài tập 3  Cho bảng số liệu dưới đây về tỉ lệ sinh, tử  của dân số nước  trong thời gian 1960-2001,  hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên.  Từ bảng số liệu và biêủ đồ đã vẽ hãy nhận xét giải thích sự thay đổi số dân nước ta trong thời gian nói trên. ( Đơn vị ‰)

Năm

Tỉ lệ sinh

Tỉ lệ tử

Năm

Tỉ lệ sinh

Tỉ lệ tử

1960

46,0

12,0

1979

32,5

7,2

1965

37,8

6,7

1989

31,3

8,4

1970

34,6

6,6

1999

20,5

5,4

1976

39,5

7,5

2001

19,9

5,6

1- Tính tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số.

· Công thức tính: GTTN = (Tỉ lệ sinh - Tỉ lệ Tử )/10. Đơn vị tính GTTN là %. 

· Kết quả như sau (Đơn vị %)

Năm

1960

1965

1970

1976

1979

1989

1999

2001

Gia tăng dân số

3,40

3,11
2,80
3,20
2,53
2,29
1,51
1,43
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Vẽ biểu đồ 

Biểu đồ tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử và gia tăng tự nhiên dân số nước ta trong thời gian 1960- 2001

3- Nhận xét:

a- Tỉ lệ sinh (đơn vị tính‰). 
Từ 1960-1999 rất cao, trên 20‰, giai đoạn cao nhất  đạt tới 46‰ (năm 1960); năm 1976 cũng rất cao với tỉ lệ 39,5‰ . 

Từ giai đoạn 1999 trở đi tỉ lệ sinh giảm nhiều chỉ còn dưới 20‰; thấp nhất là vào năm 2001 (19,9‰). Cả thời kỳ 41 năm tỉ lệ sinh đã giảm gần 3 lần (từ 46‰  còn 19,9‰). 

Lí do...

b- Tỉ lệ tử 

Tỉ lệ tử của dân số nước ta rất thấp và giảm nhanh. Riêng năm 1960 có tỉ lệ tử trung bình (12‰); suốt thời gian từ sau 1960 tới 2001 đều có mức tử dưới 10‰; 

Những năm 90 chỉ còn khoảng 5‰. 

Cả thời kỳ 41 năm tỉ lệ tử đã giảm gần 2 lần (từ 12‰ còn 6,4‰). 

Lý do....

c- Mối quan hệ giữa tỉ  lệ sinh và tỉ lệ tử. 
Do tỉ lệ sinh rất cao trong khi tỉ lệ tử lại thấp và giảm nhanh nên gia tăng dân số nước ta trong thời gian dài thuộc loại rất cao. 

Trong biểu đồ gia tăng tự  nhiên của dân số được thể hiện bằng miền giới hạn giữa tỉ sinh và tỉ lệ tử. Giới hạn cảu miền này có xu thế hẹp dần trong thời gian 1960-2001. Sự thu hẹp rất nhah trong   giai đoạn từ 1995 tới nay. Có sự giảm gia tăng thiên nhiên là do tỉ lệ sinh giảm đi rất nhanh trong thời gian nói trên.

Bài tập 4 - Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa nước ta trong thời gian 1991- 2000. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian nói trên

Năm

Diện tích các vụ lúa  (Nghìn ha)

Sản lượng các vụ lúa  (Nghìn tấn)

Tổng số

Đông xuân

Hè thu

Mùa

Tổng số

Đông xuân

Hè thu

Mùa

1991

6302,8

2160,6

1382,1

2760,1

19621,9

6788,3

4715,8

8117,8

2000

7666,3

3013,2

2292,8

2360,3

32529,5

15571,2

8625,0

8333,3

1- Lựa chọn cách vẽ biểu đồ. 

Lựa chọn dạng biểu đồ hình cột chồng (với hai trục tung); hình tròn, hình vuông, thanh ngang chồng.  

Chọn loại biểu đồ cột chồng sử dụng cố liệu tuyệt đối có nhiều lợi thế, loại biểu đồ này để nguyên dạng số liệu khi vẽ, nhưng phải xử lý số liệu khi nhận xét.

 Do yêu cầu là thể hiến sự chuyển dịch cơ cấu vụ lúa nên trong trường hợp này cần sử dụng loại biểu đồ cột chồng tương đối. 

Loại biểu đồ này cần phải xử lý số liệu trước khi vẽ.

 2-Xử lý số liệu:

Tính tốc độ tăng trưởng của sản lượng, lấy giá trị của năm 1991 là 100% (cả tổng số, từng loại vụ lúa). 

Tính tốc độ tăng trưởng của diện tích  lấy giá trị năm 1991 là 100% (cả tổng số, từng loại vụ lúa). 

Tính cơ cấu diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa của hai năm.  

Tính năng suất của từng vụ lúa của hai năm.  

Kết quả tính các nội dung trên như sau:

Chỉ tiêu

Diện tích các vụ lúa  (Nghìn ha)

Sản lượng các vụ lúa  (Nghìn tấn)

Tổng số

Đông xuân

Hè thu

Mùa

Tổngsố

ĐX

Hè thu

Mùa

Năm 1991

100

100

100

100

100

100

100

100

Năm 2000

121,6

139,5

165,9

85,5

165,8

229,4

182,9

102,7

Cơ cấu 1991 (%)

100,0

34,3

21,9

43,8

100,0

34,6

24,0

41,4

Cơ cấu 2000 (%)

100,0

39,3

29,9

30,8

100,0

47,9

26,5

25,6

Năng suất 1991(Ta/ha)

31,1

31,4

37,6

29,4

Năng súất 2000(Tạ/ha)

42,4

51,7

37,6

35,3

1- Vẽ biểu đồ.
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Biểu đồ sự thay đổi trong cơ cấu diện tích  và sản lượng phân  theo các vụ lúa trong thời gian 1991- 2000

4- Nhận xét.

a- Diện tích.

· Tổng diện tích  lúa tăng 1,2 lần. Trong đó diện tích  lúa hè thu tăng mạnh nhất với 1,659 lần; diện tích lúa mùa giảm 14,5% so với năm 1991.

· Kết quả là cơ cấu diện tích  lúa thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng lúa hè thu và lúa đông xuân, đồng thời giảm dần tỉ trọng lúa mùa. Lúa đông xuân từ 34,3% đã tăng lên 39,3%; lúa đông xuân từ 21,9% tăng lên 29,9%. Lúa mùa giảm tỉ trọng từ 43,8%, lớn nhất trong các loại lúa đã giảm chỉ còn 30,8%.

b- Sản lượng. 

· Tổng sản lượng lúa tăng nhanh hơn so với  tổng diện tích. So với năm 1991 sản lượng lúa đã tăng lên 1,658 lần.

· Các loại lúa có sản lượng tăng khác nhau: Lúa đông xuân tăng mạnh nhất với 2,229 lần, lúa hè thu tăng 1,829 lần; lúa mùa tăng chỉ có 1,027 lần.

· Như vậy sản lượng lúa tăng chủ yếu là do tăng năng suất.

c- Năng suất lúa

· Bình quân năng suất lúa nước ta tăng mạnh từ 31,1 tạ/ha đã tăng lên 42,4 tạ/ha. Lúa đông xuân có năng suất cao nhất, cao hơn mức bình thường tới 1,2 lần. Lúa hè thu và lúa mùa thấp hơn so với mức chung.

· Nhìn chung năng suất lúa nước ta đã tăng nhanh so với năm 1991 
· Là do ...
KL. Trong thời gian 1991- 2001 sản xuất lúa nước ta đã tăng mạnh cả diện tích, năng suất và sản lượng. Trong đó năng suất tăng mạnh đã quyết định tăng của sản lượng hơn là diện tích. Đây là xu hướng tất yếu trong quá trình hiện đại hoá nông nghiệp.

Định hướng hình thành:

-Năng lực:  giải quyết vấn đề, thực hành các kĩ năng địa lí, tư duy sáng tạo ...

-Phẩm chất: có tinh thần vượt khó, tự tin, tự chủ trong học tập....



GV giao bài cho HS làm
4.Hoạt động vận dụng
?Trải qua các bài thực hành, em tổng kết được kinh nghiệm gì?

5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
?Em hãy tìm hiểu thêm các thông tin về các loại biểu đồ trên sách và Internet...
Ngày soạn: 25/10/2017    Ngày dạy:
THÁNG 11/2017                                CHỦ ĐỀ

	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC

 VỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM


I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất địa lí dân cư Việt Nam 
-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn dân cư mang lại.
2.Kĩ năng: HS rèn kĩ năng: đọc và phân tích biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh địa lí...
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong học tập  

-Năng lực: hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp:  luyện tập thực hành...
-Kĩ thuật: động não
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : kiểm  tra việc ghi chép của HS
*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 1 (SGK địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	


	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm 
Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam bao gồm:

           A. 53 dân tộc        B. 54 dân tộc        C. 55 dân tộc           D. 56 dân tộc

Câu 2: Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở:

A. Miền núi, trung du                      B. Khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên

C. Trung du, miền núi Bắc Bộ         D. Đồng bằng, trung du và duyên hải

Câu 3: Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc Việt Nam được thể hiện ở:

            A. Truyền thống sản xuất               B.Trình độ thâm canh

        C. Trình độ khoa học kỹ thuật     D.Ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán

Câu 4: Số dân nước ta năm 2002:

 
 A. Trên 76 triệu người                     B. Trên 79 triệu người 

           C.  80 triệu người                
      D. Trên 80 triệu người

Câu 5: Vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số thấp nhất nước ta (năm 1999)

             A.Đồng bằng sông Hồng   
       B. Đồng bằng sông Cửu Long 

             C. Đông Nam Bộ                 
       D.Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 6: Thành tựu của công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình ở nước ta:

              A. Cơ cấu dân số trẻ 

       


B. Tỉ lệ sinh cao

              C. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm 

D. Nước ta có dân số đông

Câu 7*: Hiện nay đời sống của các dân tộc vùng cao đã được nâng lên, nhờ:

A. Du canh du cư   

          B.  Định canh định cư 

             C.  Điều kiện tự nhiên thuận lợi
D. Nhiều người Việt sinh sống

Câu 8*: Dân số ở nhóm tuổi từ 0 – 14 thời kỳ 1979 – 1999 chiếm tỉ lệ cao đặt ra những vấn đề cấp bách về:

 A. Văn hoá, y tế, giáo dục, việc làm    B. Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

             C. Nhà ở




  D. Sự chuyển cư

Câu 9**: ở nước ta hiện nay tỉ số giới tính tiến tới cân bằng, do:

                A. Tác động của chiến tranh             B. Cuộc sống hoà bình 

      C.  Mức thu nhập bình quân thấp      D. Tỉ lệ nhập cư cao

Câu 10**: Nguyên nhân về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta:

A. Chất lượng cuộc sống đang tăng    B. Thực hiện tốt chính sách dân số

C. Cả hai ý trên đều đúng

    D. Cả hai ý trên đều sai.



4.Hoạt động vận dụng
? Em rút ra được kinh nghiệm gì khi làm các bài tập trắc nghiệm?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tư liệu địa lí có liên quan đến bài học để hiểu bài học bằng cách đánh cụm từ “ Dân cư Việt Nam ” trên google
Đã kiểm tra, ngày   

Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 5/111/2017    Ngày dạy:
THÁNG 11/2017                                CHỦ ĐỀ

	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC

 VỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM (tiếp)


I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất địa lí dân cư Việt Nam 
-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn dân cư mang lại.
2.Kĩ năng: HS rèn kĩ năng: đọc và phân tích biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh địa lí...
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong học tập  

-Năng lực: hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp:  luyện tập thực hành...
-Kĩ thuật: động não
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : kiểm  tra việc ghi chép của HS

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 

3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 2 (SGK địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 2

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Nhận xét nào dưới đây không đúng với đô thị nước ta:

        A. Chức năng chính của đô thị là công nghiệp và dịch vụ.     

             B. Phân bố tập trung ở đồng bằng và ven biển    

        C. Quá trình đô thị hoá đang phát triển    

        D. Các đô thị ở nước ta có quy mô lớn
Câu 2: Dân cư nước ta tập trung đông ở vùng:

        A. Đồng bằng, ven biển và các đô thị                 B. Miền núi, trung du

         C. Phía tây và phía bắc lãnh thổ                          D. Trường Sơn

Câu 3: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta năm 2003:

        A. Đồng bằng sông Cửu Long                            B. Đông Nam Bộ 

        C. Đồng bằng sông Hồng                                   D. Bắc Trung Bộ 
Câu 4: Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn Việt Nam:

    A. Công nghiệp          B. Nông nghiệp         C. Giao thông vận tải       D. Dịch vụ

Câu 5: Thế mạnh của nguồn lao động nước ta:

A. Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật

B. Lao động thủ công là phổ biến         C. Lao động nông thôn đông

D. Lao động qua đào tạo ít.

Câu 6: Khu vực có tỉ trọng lao động giảm ở nước ta (1989 - 2003):

A. Nông, lâm, ngư nghiệp 


B. Dịch vụ

C. Bưu chính viễn thông

          D. Công nghiệp - xây dựng

Câu 7*: Giải pháp chính về vấn đề việc làm vùng nông thôn nước ta hiện nay :

A. Phân bố lại dân cư  
              B. Tăng các hoạt động kinh tế nông thôn

C. Phát triển nhanh công nghiệp  
D. Các giải pháp khác

Câu 8*: Mặt hạn chế về chất lượng cuộc sống của dân cư nước ta:  

A. Tỉ lệ người lớn biết chữ cao

B. Trình độ văn hoá, khoa học kĩ thuật chênh lệch giữa các vùng 

C. Thu nhập bình quân đầu người tăng       D. Tuổi thọ tăng, dịch vụ xã hội tốt hơn

Câu 9**:  Diện mạo làng quê Việt Nam đang thay đổi theo hướng :

A. Công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.   B. Nhiều nhà ống san sát

C. Nhiều chung cư cao tầng.                              D. Nhiều biệt thự, nhà vườn.

Câu 10**: Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị ở nước ta từ năm 1985 – 2003 phản ánh:

       A. Đô thị tập trung ở đồng bằng           
B. Đô thị có quy mô lớn

       C. Tốc độ đô thị hoá ngày càng cao

D. Xuất hiện nhiều siêu đô thị


4.Hoạt động vận dụng

? Em rút ra được kinh nghiệm gì khi làm các bài tập trắc nghiệm?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tư liệu địa lí có liên quan đến bài học để hiểu bài học bằng cách đánh cụm từ “ Dân cư Việt Nam ” trên google
Đã kiểm tra, ngày   

Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 12/11/2017    Ngày dạy:
THÁNG 11/2017                                CHỦ ĐỀ

	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC

 VỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM (tiếp)


I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất địa lí dân cư Việt Nam 
-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn dân cư mang lại.
2.Kĩ năng: HS rèn kĩ năng: đọc và phân tích biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh địa lí...
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong học tập  

-Năng lực: hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp:  luyện tập thực hành...
-Kĩ thuật: động não
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : kiểm  tra việc ghi chép của HS

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 

3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 3 (SGK địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 3

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Nước ta có cơ cấu dân số theo độ tuổi thuộc loại:

 
A. Trẻ      
         B. Già                C. Trưởng thành                D. ổn định

Câu 2: Điểm khác của tháp dân số Việt Nam năm 1999 so với năm 1989:

           A. Đỉnh tháp nhọn                          B. Thân tháp thon dần 

           C. Đáy tháp rộng                            D. Đáy tháp ở nhóm 0 - 4 tuổi thu hẹp
Câu 3: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta thể hiện ở:

          A. Chuyển dịch cơ cấu ngành    

   B. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ 
C. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế       D. Cả 3 sự chuyển dịch nêu trên 
Câu 4: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thể hiện rõ nhất ở khu vực:

            A. Nông nghiệp                             B. Lâm, ngư nghiệp 

            C. Công nghiệp-xây dựng             D. Dịch vụ 

Câu 5:Vùng kinh tế không giáp biển ở nước ta:

           A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                       B. Đồng bằng sông Hồng 

     C. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ     D.Tây Nguyên

Câu 6: Thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP năm 2002:

            A. Kinh tế Nhà nước                  
B. Kinh tế tập thể

      C. Kinh tế tư nhân 

 
D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 7*: Điểm khó khăn trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta là:

A. Tỉ lệ trẻ em giảm 

            B. Tỉ lệ người trong tuổi lao động tăng 

C. Tỉ lệ người trên tuổi lao động cao     D. Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn cao 

Câu 8*: Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng; khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao song còn biến động là đặc điểm của:  

 A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
                       B. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ

     C. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế
  D. Chuyển dịch cơ cấu ngành.
Câu 9**: Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới đang từng bước ổn định và phát triển nhờ:

A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú     B.Nguồn lao động dồi dào

  C. Nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật         D. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 10**: Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nước ta đã tham gia vào tổ chức: 

            A. ASEAN            B. UNESCO           C. WTO 

D. AFTA




4.Hoạt động vận dụng

? Em rút ra được kinh nghiệm gì khi làm các bài tập trắc nghiệm?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tư liệu địa lí có liên quan đến bài học để hiểu bài học bằng cách đánh cụm từ “ Dân cư Việt Nam ” trên google
Đã kiểm tra, ngày   

Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 20/11/2017    Ngày dạy:
THÁNG 11/2017                                CHỦ ĐỀ

	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC

 VỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM (tiếp)


I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất địa lí dân cư Việt Nam 
-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn dân cư mang lại.
2.Kĩ năng: HS rèn kĩ năng: đọc và phân tích biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh địa lí...
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ trong học tập  

-Năng lực: hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp:  luyện tập thực hành...
-Kĩ thuật: động não
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : kiểm  tra việc ghi chép của HS

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 

3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 4 và 5 (SGK địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 4 và 5

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta:

       A. Đất, khí hậu, nước, sinh vật              B. Dân cư, lao động nông thôn

       C. Cơ sở vật chất-kĩ thuật                      D. Chính sách phát triển nông nghiệp 

Câu 2: Nhóm đất thích hợp với cây lúa và nhiều loại cây ngắn ngày ở nước ta: 

       A. Đất phèn        B. Đất ngập mặn         C. Đất phù sa           D. Đất feralit
Câu 3: Nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta:

       A.Tài nguyên đất, nước                          B. Tài nguyên khí hậu 

       C. Tài nguyên sinh vật                            D. Điều kiện kinh-tế xã hội

Câu 4: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta 

            (1990-2002) là nhóm:

      A.Cây lương thực                                     B. Cây công nghiệp

      C. Cây ăn quả                                           D. Rau đậu và cây  khác

Câu 5: Các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 - 2002 ở nước ta:

      A. Xuất hiện sớm nghề trồng lúa             B. Diện tích, năng suất, sản lượng tăng…

 C. Lúa được trồng khắp nơi


D. Cơ cấu mùa vụ thay đổi 

Câu 6: Vùng trọng điểm cây công nghiệp lâu năm của nước ta:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ              B. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên 

C.  Đồng bằng sông Cửu Long                  D. Bắc Trung Bộ 

Câu 7*: Biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta:

       A. Thuỷ lợi             B. Bón phân            C. Chăm sóc          D. Chọn giống

Câu 8*: Các nông sản xuất khẩu chủ yếu ở nước ta:

       A. Lạc, đậu tương, mía                             B. Gạo, cà phê, cao su, thịt lợn…

       C. Bông, dâu tằm, thuốc lá                       D. Ngô, khoai, sắn

Câu 9**: Chăn nuôi bò sữa phát triển ở ven đô thị vì :
       A.Sẵn nguồn thức ăn


           B. Khí hậu phù hợp.

       C. Nguồn lao động lớn                             D. Gần thị trường tiêu thụ.

Câu 10**: Các vùng chăn nuôi lợn và gia cầm thường phân bố ở :

A. Vùng trồng lúa



B. Vùng trồng cây công nghiệp

C. Vùng nuôi nhiều thuỷ sản

D. Vùng trồng cây ăn quả.
Câu 11: Rừng phòng hộ nước ta thường phân bố ở:

A. Núi trung bình và núi thấp          B. Đầu nguồn các sông, ven biển                        C. Núi cao                                        D. Vườn quốc gia

Câu 12: Rừng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và cho xuất khẩu ở nước ta:

           A. Rừng sản xuất                     B. Rừng phòng hộ 

           C. Rừng đặc dụng                    D. Cả ba loại rừng trên 

Câu 13: ý nghĩa quan trọng của các vườn quốc gia: Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bể…

           A. Cung cấp gỗ                        B. Chắn gió, bão, lũ, cát bay.

           C. Cung cấp thực phẩm            D. Nơi bảo tồn sinh vật tự nhiên.

Câu 14: Ngư trường trọng điểm của nước ta:

A. Thanh Hoá - Nghệ An


B. Quảng Bình – Quảng Trị

C . Quảng Nam – Quảng Ngãi

D. Cà Mau – Kiên Giang
Câu 15: Những bất lợi do thiên nhiên gây ra cho ngành thuỷ sản nước ta là:

A. Nhiệt độ cao quanh năm        
B. Độ muối của nước biển lớn.

C. Biển động, gió, bão biển

D. Nhiều sông suối, ao hồ.

Câu 16: Có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước ta là vùng:

           A. Đồng bằng sông Hồng                    B. Đồng bằng sông Cửu Long           

           C. Bắc Trung Bộ                                  D. Đông Nam Bộ

Câu 17*: Lợi ích tự nhiên của việc trồng rừng và bảo vệ rừng ở nước ta: 

           A. Cung cấp lâm sản quý                      B. Che bộ đội, vây quân thù 

           C. Điều hoà khí hậu                              D. Nuôi trồng thuỷ sản  

Câu 18*: Khu vực có tiềm năng lớn cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ:

           A. Ven biển, ven đảo, vũng, vịnh           B. Sông, suối

           C. Bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn    D. Ao, hồ, đồng ruộng

Câu 19**: Mô hình kinh tế đang được triển khai ở trung du và miền núi, góp phần bảo vệ rừng, nâng cao đời sống nhân dân:

          A. Kinh tế trang trại nông, lâm kết hợp.           B. Làm nương rẫy.

          C. Nông trường quốc doanh                    
  D. Hợp tác xã nông nghiệp

Câu 20**: Có bước phát triển vượt bậc, là đòn bẩy tác động mạnh mẽ trong 

 ngành thuỷ sản nước ta là khâu:

          A. Khai thác thuỷ sản                             B. Nuôi trồng thuỷ sản

          C. Chế biến thuỷ sản                               D. Xuất khẩu thuỷ sản



4.Hoạt động vận dụng

? Em rút ra được kinh nghiệm gì khi làm các bài tập trắc nghiệm?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tư liệu địa lí có liên quan đến bài học để hiểu bài học bằng cách đánh cụm từ “ Dân cư Việt Nam ” trên google

Đã kiểm tra, ngày   

Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 25/11/2017   Ngày dạy:
THÁNG 12/2017                               CHỦ ĐỀ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất về địa lí kinh tế Việt Nam

-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của mỗi ngành kinh tế.
2.Kĩ năng
-HS rèn các kĩ năng làm các bài tập trắc nghiệm
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: chăm chỉ, có tinh thần vượt  khó.
-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy...
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : luyện tập thực hành
-Kĩ thuật :  động não, đặt câu hỏi...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 6 và 7( địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 6 và 7
Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Khoáng sản là cơ sở nhiên liệu để phát triển ngành công nghiệp năng lượng nước ta là:

   A. Sắt, mangan                              B. ApatÝt, pirÝt

   C. Than, dầu khí                            D. Sét, đá vôi

Câu 2: Có thế mạnh nổi bật về công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng là vùng:

A. Trung du, miền núi Bắc Bộ          B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên                                  D. Đông Nam Bộ

Câu 3: Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta năm 2002:

          A. Cơ khí - điện tử                             B. Chế biến lương thực thực phẩm
          C. Vật liệu xây dựng                          D. Khai thác nhiên liệu

Câu 4: Công nghiệp khai thác than nước ta phân bố chủ yếu ở: 

         A. Thái Nguyên        B. Cao Bằng      C. Quảng Ninh      D. Lạng Sơn 

Câu 5: Tổ hợp nhiệt điện lớn nhất nước ta:

         A. Uông Bí               B. Ninh Bình      C. Phả Lại             D. Phú Mỹ
Câu 6: Nhà máy thuỷ điện lớn được xây dựng trên sông Đà:

         A. Hoà Bình              B. Thác Mơ        C. Thác Bà            D. Trị An 

Câu 7*: Lợi thế của nước ta trong việc hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp: 

A. Nhiều cán bộ có kỹ thuật cao                          B. Cơ sở vật chất kỹ thuật tốt

C.SỐ dân đông, sức mua tăng, môi trường ổn định            D. Khí hậu điều hoà.

Câu 8*: Khu vực công nghiệp lớn nhất cả nước:

A. Hà  Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh             B. Quảng Ninh, Thái Nguyên 

C. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ       D. Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu 

Câu 9**: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định…là những trung tâm dệt may lớn nhất nước ta, chủ yếu dựa trên ưu thế:

A. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu           B. Nguồn lao động rẻ, thị trường rộng
C. Nhà xưởng máy móc tốt                     D.Tiện đường giao thông

Câu 10**: Các yếu tố đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta:

A. Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng            

B. Dân cư và lao động 

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng 

D. Chính sách phát triển công nghiệp, thị trường tiêu thụ.
Câu 11: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ nước ta là:

          A. Dịch vụ tiêu dùng                             B. Dịch vụ sản xuất

          C. Dịch vụ công cộng                            D. Các dịch vụ khác 

Câu 12: Các hoạt động dịch vụ nước ta tập trung ở:

A. Nơi thưa dân.                                    B.  Vùng kinh tế chậm phát triển 

C.  Nơi đông dân, kinh tế phát triển      D.  Vùng núi, hải đảo 

Câu 13: Các trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta:

         A. Quảng Ninh, Hải Phòng                    B. Huế, Đà Nẵng 

         C. Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh      D. Nha Trang, Khánh Hoà 

Câu 14: Loại hình vận tải có tỷ trọng lớn nhất nước ta:

         A. Đường bộ                                           B. Đường sắt      

         C. Đường sông                                        D. Đường biển 

Câu 15: Tuyến đường bộ quan trọng nhất nước ta, kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau:

        A. Quốc lộ 1A        B. Quốc lộ 5         C. Quốc lộ 18       D. Quốc lộ 51

Câu 16: Cảng biển lớn nhất ở miền Nam nước ta:

A. Vũng Tàu                                            B. Sài Gòn            

C. Đà Nẵng                                              D. Hải Phòng

Câu  17*: Sân bay quốc tế trực tiếp nối Việt Nam với nhiều nước trên thế giới:

         A. Hải Phòng                                          B. Điện Biên Phủ      

         C. Tân Sơn Nhất                                      D. Nha Trang

Câu 18*: Loại hình giao thông chuyên chở dầu mỏ và khí hiệu qủa nhất nước ta:

         A. Đường thuỷ                                         B. Đường ống        

         C. Đường biển                                          D. Đường hàng không

Câu 19**:Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân sẽ rút ngắn khoảng cách từ:

          A. Nghệ An đến Hà Tĩnh                   B. Hà Tĩnh đến Quảng Bình

          C. Quảng Bình đến Quảng Trị            D. Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng 

Câu 20 **: Loại hình dịch vụ cung cấp thông tin nhanh nhất, giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới:

A. Chuyển bưu phẩm                               B. Phát hành báo chí

C. Điện thoại, điện báo                             D. Internet 




4.Hoạt động vận dụng
-HS hoàn thành các bài tập.
? Em thấy bản thân đã nắm vững phần nào, chưa nắm vững phần nào  của kiến thức từ bài 6 đến bài 7? Em định khắc phục như thế nào?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS vào google và đánh chữ “ Kinh tế Việt Nam” để có nhiều hiểu biết hơn về chủ đề này
Đã kiểm tra, ngày    

Nguyễn Thị Minh Loan

Ngày soạn: 5/12/2017   Ngày dạy:
THÁNG 12/2017                               CHỦ ĐỀ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM
(tiếp)
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất về địa lí kinh tế Việt Nam

-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của mỗi ngành kinh tế.
2.Kĩ năng
-HS rèn các kĩ năng làm các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: chăm chỉ, có tinh thần vượt  khó.
-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy...

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : luyện tập thực hành

-Kĩ thuật :  động não, đặt câu hỏi...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 8 và 9( địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 8 và 9

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
 Câu 1: Hoạt động thương mại trong nước tập trung nhiều nhất ở vùng:

           A. Đồng bằng sông Hồng                       B. Duyên hải Nam Trung Bộ 

           C. Đông Nam Bộ                                    D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 2: Trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta:

           A. Việt Trì, Hải Phòng                B. Huế, Đà Nẵng 

           C. Nha Trang, Vũng Tàu              D. Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh
Câu 3: Hoạt động nội thương tấp nập nhất ở vùng nông thôn Việt Nam:

           A. Các chợ lớn                                B. Các trung tâm thương mại lớn

           C. Các cửa hàng mậu dịch quốc doanh               D. Các siêu thị 

Câu 4: Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta năm 2002: 

A. Hàng công nghiệp nặng, khoáng sản     B. Hàng nông, lâm, thuỷ sản      

C. Hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp   D.Tất cả các nhóm hàng trên.

Câu 5: Nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu vào Việt Nam:

A. Máy móc, thiết bị.                              B. Lương thực, thực phẩm.

C. Hàng tiêu dùng                                   D. Hàng dệt may           

Câu 6: Tài nguyên du lịch có giá trị bảo tồn sinh vật tự nhiên nước ta là:

          A. Phong cảnh kỳ thú                            B. Bãi tắm đẹp

          C. Vườn quốc gia                                   D. Khí hậu tốt

Câu 7*: Hiện nay nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường:

  A. Châu Âu     B. Châu á -Thái Bình Dương      C. Châu Mĩ      D. Châu Phi

Câu 8**: Địa danh du lịch tự nhiên đã được công nhận là di sản thế giới: 

          A. Cố đô Huế                                            B. Di tích Mỹ Sơn      

          C. Vịnh Hạ Long, động Phong Nha          D. Phố cổ Hội An

Câu 9**: Có ảnh hưởng mạnh đến sự phân bố các cơ sở kinh doanh thương mại nước ta là:

A. Điều kiện tự nhiên                                B. Cơ sở hạ tầng

C. Quy mô dân số và mức sống dân cư     D. Các hoạt động kinh tế khác. 
Câu 10**: Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP của nước ta (1991-2002), nói lên:

A. Tài nguyên thiên nhiên suy giảm

B. Trắc trở của thiên nhiên nhiệt đới 

C. Biến động của thị trường trong và ngoài nước 

D. Việt Nam đang chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp
Câu 11: Dân tộc Kinh có nhiều kinh nghiệm trong việc:

     A. Làm nương rẫy, trồng rừng      B. Trồng cây ăn quả.

C. Thâm canh lúa nước                 D. Trồng cây công nghiệp, săn bắt thú

Câu 12: Có số dân đứng thứ hai sau dân tộc kinh là dân tộc :
           A. Thái                  B. Tày              C. Mường                D. Nùng

Câu 13: Ngành kinh tế có tỷ lệ lao động cao nhất nước ta hiện nay:

           A. Công nghiệp                       B. Nông, lâm, ngư nghiệp      

           C. Dịch vụ                                D. Du lịch 

Câu 14: Thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của nước ta:

          A. Kinh tế tập thể                      B. Kinh tế nhà nước 

          C. Kinh tế cá thể                        D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 15: Có giá trị xuất khẩu lớn nhất nước ta hiện nay là:

          A. Gạo                  B. Thuỷ sản       C. Giày dép               D. Dầu thô

Câu 16: Vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta:  

A. Đồng bằng: Thanh Hoá, Nghệ An 

B. Đồng bằng: Quảng Bình, Quảng Trị

C. Đồng bằng: sông Hồng, sông Cửu Long 

D. Đồng bằng: Quảng Nam, Quảng Ngãi 

Câu 17*: Đàn bò có quy mô lớn nhất nước ta phân bố ở vùng:

          A. Trung du, miền núi Bắc Bộ         B. Bắc Trung Bộ 

          C. Duyên hải Nam Trung Bộ           D. Tây Nguyên

Câu 18*:  Nguồn nguyên liệu tạo ưu thế để phát triển ngành công nghiệp điện nước ta:

        A. Than, dầu khí, thuỷ năng              B. Sắt, thiếc, chì, kẽm

        C. Apatít, pirit, photphorit                 D. Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật

Câu 19**: Tuyến đường sắt đi qua tỉnh Phú Thọ:

          A. Hà Nội – Lào Cai                        B. Hà Nội- Lạng Sơn

          C. Hà Nội – Thái Nguyên.               D. Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh

 Câu 20**: Ngành công nghiệp phân bố gắn với các thành phố đông dân:

           A. Hoá chất                                    B. Luyện kim

           C. Cơ khí                                        D. Sản xuất hàng tiêu dùng



4.Hoạt động vận dụng

-HS hoàn thành các bài tập.

? Em thấy bản thân đã nắm vững phần nào, chưa nắm vững phần nào  của kiến thức từ bài 8 đến bài 9? Em định khắc phục như thế nào?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS vào google và đánh chữ “ Kinh tế Việt Nam” để có nhiều hiểu biết hơn về chủ đề này
Đã kiểm tra, ngày    

Nguyễn Thị Minh Loan

Ngày soạn: 12/12/2017   Ngày dạy:
THÁNG 12/2017                               CHỦ ĐỀ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM
(Tiếp)
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất về địa lí kinh tế Việt Nam

-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của mỗi ngành kinh tế.
2.Kĩ năng
-HS rèn các kĩ năng làm các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: chăm chỉ, có tinh thần vượt  khó.
-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy...

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : luyện tập thực hành

-Kĩ thuật :  động não, đặt câu hỏi...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 10 và 11( địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 3   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 10 và 11

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Phía Bắc của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với:

A. Lào       






B. Vịnh Bắc Bộ      

C. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ  

D. Trung Quốc 

Câu 2: Địa hình đặc trưng của tiểu vùng Đông Bắc nước ta:

A. Núi trung bình, núi thấp, núi hình cánh cung       B. Đồi bát úp

C. Núi cao, hướng tây bắc đông nam                          D. Đồng bằng

Câu 3: Thế mạnh kinh tế nổi bật của tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam:

          A. Khai thác khoáng sản             B. Kinh tế biển

          C. Thuỷ điện, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn.

 D. Du lịch sinh thái, du lịch biển.

Câu 4: Ngành công nghiệp quan trọng nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

         A. Sản xuất vật liệu xây dựng                    B. Sản xuất hàng tiêu dùng

         C. Khai khoáng, thuỷ điện               
    D. Chế biến lương thực thực phẩm.

 Câu 5: Các nhà máy thuỷ điện vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ:

         A. Đa Nhim, Vĩnh Sơn, Sông Hinh     B. Y-a-ly, Đrây-Hlinh

         C. Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn             D. Hoà Bình, Thác Bà, Sơn La.

Câu 6: Các địa điểm du lịch hướng về cội nguồn của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ:

         A. Vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể             B. Đền Hùng, Pác Bó, Tân Trào

         C. Sa Pa, Tam Đảo.                          D. Bãi biển Trà Cổ – Quảng Ninh.

Câu 7*: Trung du, miền núi Bắc Bộ có nhiều sản phẩm cận nhiệt và ôn đới, do:

         A. Khí hậu nhiệt đới     

         B.  Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh

         C. Khí hậu ôn hoà          

         D. Khí hậu xích đạo.

Câu 8*: Có điều kiện phát triển nền kinh tế với cơ cấu ngành đa dạng ở Trung du, miền núi Bắc Bộ là tỉnh: 

A. Lạng Sơn        B. Lai Châu               C. Sơn La           D. Quảng Ninh 

Câu 9**: Cảng chuyên xuất khẩu than ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:

         A. Cửa Ông          B. Cái Lân               C. Hải Phòng      D. Việt Trì

Câu 10**: Ngành công nghiệp đặc trưng của trung tâm công nghiệp Việt Trì:

         A. Luyện kim         B. Hoá chất                  C. Cơ khí                                              D. Năng lượng

Câu 11: Các mỏ than, sắt vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ tập trung nhiều ở các tỉnh:

          A. Hà Giang, Lào Cai                     B. Cao Bằng, Lạng Sơn 

          C. Quảng Ninh, Thái Nguyên         D. Sơn La, Lai Châu

Câu 12: Nhiên liệu chủ yếu phục vụ nhà máy điện Uông Bí:

          A. Nước             B. Than               C. Dầu mỏ             D. Khí đốt

Câu 13:Trung tâm công nghiệp Thái Nguyên với chức năng chuyên ngành:

          A. Luyện kim đen                            B. Luyện kim màu

          C. Sản xuất hàng tiêu dùng              D. Chế biến lâm sản

Câu 14: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay:

          A. Nhiều đất bạc mầu                B. Đất phù sa không được bồi đắp hàng năm

          C. Bình quân đất nông nghiệp/ người thấp           D. Diện tích đất mặn lớn
Câu 15: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng:

           A. Khoáng sản         B. Thuỷ sản          C. Lâm sản        D. Đất phù sa

Câu 16: Tỉnh có mỏ khí thiên nhiên ở Đồng bằng sông Hồng là:

          A. Hải Dương           B. Nam Định        C. Thái Bình      D. Ninh Bình 

Câu 17*: Đặc điểm nổi bật nhất về dân cư của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước:

A. Nhập cư nhiều nhất              B. Chuyển cư đông nhất 

C. Dân cư đông đúc nhất           D. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất  

Câu 18*: Đồng bằng sông Hồng không phải là vùng có:

          A. Dân cư đông đúc nhất cả nước             B. Nguồn lao đông dồi dào 

          C. Mức độ đô thị hoá cao nhất cả nước    D. Lao động có kĩ thuật đông. 

Câu 19**: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thu nhập GDP/ người ở Đồng bằng sông Hồng còn thấp hơn so với cả nước:
A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, dân số quá đông 

B. Trình độ thâm  canh chưa cao 

C. Đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật ít 

D. Vốn đầu tư chưa nhiều  

Câu 20**: Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh ở Đồng bằng sông Hồng thích hợp với các nhóm cây trồng:

          A. Cây lương thực                                 B. Cây hoa màu và rau vụ đông

          C. Cây ăn quả nhiệt đới                        D. Cây công nghiệp




4.Hoạt động vận dụng

-HS hoàn thành các bài tập.

? Em thấy bản thân đã nắm vững phần nào, chưa nắm vững phần nào  của kiến thức từ bài 10 đến bài 11? Em định khắc phục như thế nào?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS vào google và đánh chữ “ Kinh tế Việt Nam” để có nhiều hiểu biết hơn về chủ đề này
Đã kiểm tra, ngày    

Nguyễn Thị Minh Loan

Ngày soạn: 25/11/2017   Ngày dạy:
THÁNG 12/2017                               CHỦ ĐỀ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM
(tiếp)
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất về địa lí kinh tế Việt Nam

-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của mỗi ngành kinh tế.
2.Kĩ năng
-HS rèn các kĩ năng làm các bài tập trắc nghiệm

3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: chăm chỉ, có tinh thần vượt  khó.
-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy...

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV:Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : luyện tập thực hành

-Kĩ thuật :  động não, đặt câu hỏi...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS ôn tập kiến thức
Kĩ thuật: động não

Năng lực giải qi\uyết vấn đề
GV yêu cầu HS đọc lại kiến thức SGK bài 12 và 13( địa lí 9) và chốt lại nội dung chính của bài đó
	

	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 12 và 13

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân
Câu 1: Khu vực kinh tế tăng mạnh về giá trị và tỉ trọng trong cơ cấu GDP của vùng Đồng bằng sông Hồng:

A. Nông, lâm, ngư nghiệp                         B. Công nghiệp - xây dựng

C. Dịch vụ                                                  D. Cả 3 khu vực trên   
Câu 2: Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung chủ yếu ở:

          A. Hà Nội, Hải Phòng                               B. Vĩnh Phúc, Hà Tây

          C. Hà Nam, Nam Định                              D. Thái Bình, Ninh Bình

Câu 3: Ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng:

          A. Chế biến lương thực thực phẩm           B. Hoá chất

          C. Thuỷ điện                                             D. Khai khoáng

Câu 4: Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng, do có:

          A. Khí hậu nhiệt đới ẩm                  B. Khí hậu nhiệt đới có mùa đông ít lạnh

          C. Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh    D. Khí hậu cận xích đạo

Câu 5: Hiện nay Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước về:

          A. Đàn trâu        B. Đàn bò
    C. Đàn lợn
      D. Đàn gia cầm

Câu 6: Địa danh du lịch biển, đảo hấp dẫn ở Đồng bằng sông Hồng:

           A. Chùa Hương                                         B. Đồ Sơn, Cát Bà 

           C. Tam Cốc - Bích Động                           D. Cúc Phương, Tam Đảo

Câu7*: Tam giác kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ:

           A. Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long               B. Hà Nội, Vĩnh Yên, Bắc Ninh 

           C. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định             D. Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

Câu 8*:Yếu tố gây trở ngại cho sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:

           A. Thuỷ lợi, phân bón                                B. Giống cây trồng 

           C. Thuốc bảo vệ thực vật                            D. Thời tiết kém ổn định

Câu 9**: Thành tựu to lớn nhất trong trồng lúa ở Đồng bằng sông Hồng so với cả nước là:         

 A. Diện tích trồng lúa tăng                 B. Sản lượng lương thực tăng

          C. Năng suất lúa cao                          D.Tăng bình quân lương thực/ người.

Câu 10**: Yếu tố quyết định đến năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước:

  A. Đất đai, khí hậu thuận lợi                                B. Trình độ thâm canh cao 

           C. Chính sách trong nông nghiệp hợp lý             D. Thị trường tiêu thụ rộng.

Câu 11: Giới hạn lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ:

A. Từ dãy Tam Đảo đến dãy Con Voi      

B. Từ dãy Con Voi đến dãy Tam Điệp

C.  Từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã 

D. Từ dãy Hoành Sơn đến dãy Bạch Mã 

 Câu 12: Tài nguyên rừng và khoáng sản Bắc Trung Bộ phân bố chủ yếu ở: 

A. Phía Bắc dãy Hoành Sơn                            B. Phía Nam dãy Hoành Sơn

C. Phía Tây dãy Trường Sơn Bắc                     D. Phía Nam dãy Bạch Mã

Câu 13: Thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ:

A. Động đất, núi lửa                 B. Sương muối, bão tuyết

C. Lở đất, lở đá                          D. Bão, lụt, gió Lào, lũ quét, cát lấn, hạn hán

Câu 14: Ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ:

          A. Luyện kim, cơ khí                  B. Chế biến lương thực, thực phẩm 

          C. Hàng tiêu dùng                       D. Khai khoáng,  sản xuất vật liệu xây dựng 

Câu 15: Địa danh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới:

          A. Vườn quốc gia Bạch Mã                    B. Phong Nha - Kẻ Bàng 

          C. Bãi tắm Sầm Sơn                                 D. Cố đô Huế

Câu 16: Các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ:

          A. Nghệ An, Hà Tĩnh                            B. Đồng Hới, Quảng Bình 

          C. Thanh Hoá, Vinh, Huế                      D. Đông Hà - Quảng Trị 

Câu 17*: Từ tây sang đông, các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ đều có địa hình:

           A. Núi non trùng điệp                           B. Hải đảo, biển, đồng bằng, đồi, núi 

           C. Cao nguyên rộng lớn                        D. Núi, đồi, đồng bằng, biển, hải đảo

Câu 18*: Giải pháp chính nhằm giảm nhẹ thiên tai tại các vùng nông, lâm kết hợp ở Bắc Trung Bộ:

           A. Trồng rừng, xây hồ chứa nước         B. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

           C. Phát triển đường giao thông             D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 19**: Tầm quan trọng của các tuyến đường quốc lộ 7, 8, 9 ở Bắc Trung Bộ:

A. Nối liền giao thông từ Bắc vào Nam

B. Nối liền giao thông từ Cam-pu-chia ra biển 

C. Nối các cửa khẩu Việt - Lào với cảng biển nước ta 

D. Nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng 

Câu 20**: Thế mạnh phát triển kinh tế nổi bật của vùng Bắc Trung Bộ:

A. Trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc nhỏ 

B.  Trồng cây công nghiệp, nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn, thuỷ sản 

C.  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp        

D. Giao thông vận tải, dịch vụ.




4.Hoạt động vận dụng

-HS hoàn thành các bài tập.

? Em thấy bản thân đã nắm vững phần nào, chưa nắm vững phần nào  của kiến thức từ bài 12 đến bài 13? Em định khắc phục như thế nào?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS vào google và đánh chữ “ Kinh tế Việt Nam” để có nhiều hiểu biết hơn về chủ đề này
Đã kiểm tra, ngày    

Nguyễn Thị Minh Loan

Ngày soạn: 25/12/2017                   Dạy:
THÁNG 1/2018                               
CHỦ ĐỀ: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP KIẾN THỨC CỦA BÀI 14 ĐẾN BÀI 21
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-HS ôn tập những kiến thức chung nhất về các ngành kinh tế và hai vùng lãnh thổ : Trung Du và miền núi Bắc Bộ  và Đồng bằng sông Hồng.

-HS đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của các ngành kinh tế và hai vùng lãnh thổ : Trung Du và miền núi Bắc Bộ  và Đồng bằng sông Hồng.
2.Kĩ năng
-HS rèn các kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất:  tự chủ, chăm chỉ...
-Năng lực: tư duy sáng tạo, liên hệ thực tiễn, giao tiếp...
5.Giáo dục bảo vệ môi trường:

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : Học theo cá nhân, học theo nhóm, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học trực quan...

-Kĩ thuật :  Thảo luận nhóm, .kĩ thuật trình bày một phút...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động 1   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 1

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân


	Hoạt động 2   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 2

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân


	Hoạt động 3   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 3

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân


	Hoạt động 4   : hướng dẫn HS bài tập trắc nghiệm bài 4 và 5

Phương pháp:  hoạt động nhóm
Kĩ thuật: động não

Hình thức tổ chức: Học theo nhóm, theo cá nhân



4.Hoạt động vận dụng
-HS viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em về vai trò của tổ chức Asean trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực hiện nay?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS Tìm hiểu, sưu tầm tài liệu về  khu vực Đông Nam Á?
Ngày dạy: 25/1/2018  
THÁNG 2/2018                      
          CHỦ ĐỀ

HƯỚNG DẪN HS LÍ THUYẾT  VÀ THỰC HÀNH CÁC BÀI TẬP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ HOẶC AT-LÁT ĐỊA LÍ
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS nắm được lí thuyết  về cách thức làm các bài tập sử dụng bản đồ hoặc At-lát địa lí

2.Kĩ năng
· HS thực hành được các bài tập sử dụng bản đồ hoặc At-lát địa lí.
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ  

-Năng lực: sử dụng Át- lat và bản đồ, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...

5.Giáo dục bảo vệ môi trường:

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1* GV: Hệ thống câu hỏi và bài tập
2*HS: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp : Học theo cá nhân, học theo nhóm, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học trực quan...

-Kĩ thuật :  Thảo luận nhóm, .kĩ thuật trình bày một phút...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động Luyện tập  
	Hoạt động của  GV – HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp luyện tập thực hành
Kĩ thật : động não, làm theo cá nhân, cặp
GV: Hướng dẫn HS cách làm dạng bài này:

-HS đọc kĩ yêu cầu của bài
-HS dùng Át-lát để đáp ứng các yêu cầu của bài

	Câu hỏi ôn luyện phần Atlat địa lý Việt Nam

Câu 1

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, trình bày và nhận xét sự phân bố các mỏ dầu, khí ở vùng thềm lục đại nước ta. Ngoài đâu khí tài nguyên khoáng sản biển của Việt Nam còn những loại gì, được phân bố ở đâu ?
(Gợi ý:  Mỏ dầu phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía Nam
-Mỏ dầu: Rồng, Bạch Hổ...
-Mỏ khí: Lan đỏ Lan tây..  

*Ngoài ra, biển còn có các khoáng sản khác như: Muối biển, cát trắng ở dọc bờ biển...)
Câu2

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến yhức đã học hãy :

a/ Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta. Giải thích nguyên nhân 

b/ Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư trên phạm vi cả nước 

Câu 3 

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam :

a/Nhận xét sự phân bố các đô thị có qui mô từ 100000 người trở lên ở nước ta và giải thích nguyên nhân 

b/ Kể tên 5 thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị có qui mô dân số từ 100000-2000000 người trở lên 

Câu 4: 

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, nhận xét sự phân bố cây lương thực của nước ta và giải thích nguyên nhân 

Câu 5

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến yhức đã học hãy :

a/ Trình bày thực trạng phát triển và phân bố cây công nghiệp lâu năm ( cà phê, hồ tiêu, chè, cao su, điều) ở nước ta

b/ Giải thích nguyên nhân 

Câu 6

Dựa và atlat  và kiến thức dã học hãy phân tích điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thủy sản nước ta

Câu 7

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trình bày một số đặc điểm chủ yếu của vùng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 



	Tiết 2

Câu 8

 Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy :

Nhận xét sự phân bố ngành công nghiệp điện lực của Việt Nam . Giải thích 

Câu 9
 Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy 

Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta. Tại sao có sự phân hóa khác nhau đó

Câu 10

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy :

Nêu một số trung tâm công nghiệp thuộc loại lớn của nước ta, giải thích tại  sao trung tâm  công nghiệp TP.Hồ Chí Minh   lớn nhất nước ta?

Câu 11 

 Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy 

Nhận xét sự phân bố của ngành công nghiệp năng lượng và giải thích 

Câu 12

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy 

a/ Kể tên 10 điểm công nghiệp và tên ngành công nghiệp của từng điểm 

b/Kể tên 5 trung tân công nghiệp lớn nhất nước ta và cơ cấu ngành của từng trung tâm 

c/giải thích tại  sao trung tâm  công nghiệp TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệplớn nhất nước ta

Câu 13

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam hãy kể tên  tỉnh ,thành phố  thuộc từng vùng công nghiệp ( 6 vùng công nghiệp )

Câu 14

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam : 

Kể tên một số tuyến  đường  bộ quan trọng theo hướng bắc – nam và một số tuyến đường biển quốc tế của nước ta.Giả thích tại sao quốc lộ 1 là tuyến đường bộ quan trọng nhất nước ta



	Tiết 3

Câu 15

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy 

Xác định điểm đầu và cuối của các tuyến  quốc lộ trong bảng sau : 

Tên quốc lộ

Điểm đầu 

Điểm cuối 

1

Cửa khẩu Hữu Nghị ( tỉnh Lạng Sơn )

Thị trân Năm Căn ( tỉnh Cà Mau)

2

3

5

6

8

9

20

51

80

Câu 16

Dựa vào Atlat địa  lý việt Nam, kể tên các trung tâm công nghiệp (từ lớn đến nhỏ) của trung du và miền núi Bắc Bộ, tên ngành công nghiệp của mỗi trung tâm. Nhận xét về sự phân bố của các trung tâm của vùng 
Câu 17

Dựa vào Atlat đại lý việt Nam:

a/ Điền nội dung về khoáng sản vùng bắc trung bộ vào bảng teo mẫu sau đây:

Loại khoáng sản 

Tên mỏ 

thuộc tỉnh 

sắt

………………..

Thạch Khê

……………………

Hà Tỉnh 

…………..

b/ Hãy kể tên :

-các trung tâm công nghiệp, các điểm công nghiệp và các ngành công nghiệp của mỗi trung tâm 

-Các cửa khẩu của vùng trên biên giới Việt- Lào 

-các tuyến quốc lộ xuyên vùng 

- Các tuyến đường ngang sang Lào ( điểm đầu Việt Nam , điểm cuối biên giới Việt –Lào )

Câu 18 

Dựa vào Atlat hãy kể tên các trung tâm du lịch quốc gia và các tài nguyên du lịch của mỗi trung tâm 

Câu 19

Dựa và Atlat 

a/ Hoàn thành bảng sau:

Đồng bằng sông Hồng 

STT

Trung tâm công nghiệp

Qui mô 

Ngành công nghiệp 

1

2

3

4

5

6

7

8

b/giải thích tại  sao trung tâm công nghiệp Hà Nội, Hải Phòng lớn nhất vùng 



	Tiết 4
Câu 20
Dựa vào Atlat đại lý việt Nam, vùng duyên hải Nam Trung Bộ 

a/Hoàn thành bảng theo mẫu sau :

Trung tâm công nghiệp

Qui mô 

Ngành công nghiệp 

b/Nhận xét cơ cấu công nghiệp và sự phân bố các trung tâm công nghiệp của duyên hải Nam Trung Bộ 

c/ Kể tên các mỏ khoáng sản hiện có trong vùng 

d/ Nêu các tài nguyên du lịch (tự nhiên, nhân văn ) có trong vùng 

e/ Kể tên nhà máy thủy điện hiện có trong vùng 

g/ kể tên các cảng biển của vùng 

h/ kể tên các nhà máy thủy điện hiện có trong vùng 

Câu 21

Dựa vào Atlat địa lý việt nam vùng Đông Nam Bộ hãy :

a/ Kể tên các nhà máy thủy điện,  nhiệt   điện của vùng 

b/ Hoàn  thành bảng theo mẫu 

STT

Trung tâm công nghiệp

Qui mô 

Ngành công nghiệp 

1

2

3

4

5

c/Kể tên :

· các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển 

· Các mỏ dầu mỏ khoáng sản trong vùng

· Các cửa khẩu quốc gia, quốc tế

· Các tuyến giao thông huyết mạch trong vùng 

Câu 22

 Kể tên 13 tỉnh, thành phố ( tương đương cấp tỉnh) thuộc đông bằng sông Cửu Long 

Câu 23

 Kể tên các tỉnh, thành phố ( tương đương cấp tỉnh) có biển của nước ta theo thứ tự từ bắc vào nam 

Câu 24

Dựa vào atlat địa lý Việt Nam ,điền tiếp nội dung  vào bảng

Trung tâm du lịch 

Tài nguyên du lịch 

Câu 25

 Kể tên các cảng biển của từng vùng tương ứng :

-Trung du miền núi Bắc Bộ 

-Đồng bằng Sông Hồng 

- Bắc trung bộ 

-Duyên hải Nam Trung Bộ 

-Đông Nam Bộ 


4.Hoạt động vận dụng
-Em rút  ra được điều gì khi làm dạng bài tập địa lí này?

5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS sưu tầm các bài mẫu về dạng bài dùng At-lát để học hỏi thêm kinh nghiệm?
Ngày soạn: 23/2/2018            Ngày dạy: 
THÁNG 3/2018                               CHỦ ĐỀ

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH CÁC NỘI DUNG ĐỊA LÍ

VỀ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức
.-HS nắm được các nội dung về địa lí tự nhiên của Việt Nam.

2.Kĩ năng
- HS thực hành được các bài tập về địa lí tự nhiên của Việt Nam
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác, tích cực, chủ động ôn tập 
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ  

-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...

5.Giáo dục bảo vệ môi trường:
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
 1*  Giáo viên
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
2* Học sinh: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp: Học theo cá nhân, học theo nhóm, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học trực quan...

-Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, .kĩ thuật trình bày một phút...
VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
3. Hoạt động Luyện tập  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: hướng dẫn ôn luyện kiến thức  về địa lí tự nhiên của Việt Nam

Phương pháp luyện tập thực hành, sơ đồ tư duy.
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân, nhóm, cặp



	GV yêu cầu HS sơ đồ hóa những nội dung cần nhớ từ các bài tập sau:

?Nêu đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam?

?Nêu đặc điểm của vùng biển Việt Nam?

?Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn? Nêu đặc điểm chính của từng giai đoạn?

	- Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam:

* về mặt tự nhiên:

+ Nước ta nằm hoàn toàn trong vòng đai nội chí tuyến 
+ Trung tâm khu vực gió mùa Đông Nam Á

+ Cầu nối giữa đất liền và hải đảo.

+ Tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng s. vật  

*Về mặt Kinh tế-xã hội

+Nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

* Đặc điểm của biển VIỆT NAM.
- Vùng biển Việt Nam là 1 bộ phận của biển Đông

 rộng khoảng 1 triệu km2

- Biển nóng quanh năm, thiên tai dữ dội.
- Chế độ hải văn theo mùa.

- Chế độ mưa: 1100 - 1300mm/ năm. Sương mù trên biển thường xuất hiện vào cuối mùa đông, đầu mùa hạ.

- Chế độ thuỷ triều phức tạp và độc đáo ( nhật triều).

=>Độ muối trung bình là  30 - 33%

=> ...3 giai đoạn:
1. Giai đoạn tiền Cambri

- Cách đây 570 triệu năm

- Đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ

- Có một số mảng nền cổ

- Sinh vật rất ít và đơn giản

- Điểm nổi bật: Lập nền móng sơ khai của lãnh thổ
2. Giai đoạn cổ kiến tạo

- Thời gian: Cách đây ít nhất 65 triệu năm, kéo dài 500 triệu năm. 

Phần đất liền là chủ yếu, vận động tạo núi diễn ra liên tiếp

- sinh vật chủ yếu: Bò sát, khủng long và cây hạt trần.

- Cuối Trung Sinh ngoại lực chiếm ưu thế ( địa hình bị san bằng.
- Đặc điểm nổi bật: phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ.
3. Giai đoạn Tân kiến tạo

- Cách đây 25 triệu năm

-Vận động tạo núi Himalia diễn ra mãnh liệt.

- Điểm nổi bật:

+Nâng cao địa hình, lãnh thổ nước ta được xác lập và phát triển hoàn chỉnh

+Có sự xuất hiện của con người , hoàn thiện giới sinh vật


Tiết 2
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập
Phương pháp luyện tập thực hành, vấn đáp 

Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.
	?Vùng biển nước ta có những tài nguyên gì? Là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào?


	-Có các vũng vịnh..=> xây dựng cảng biển để phát triển giao thông vận tải đường biển
-Có nhiều thủy hải sản..=> phát triển ngành thủy hải sản
-Có nhiều bãi biển đẹp, khí hậu mát mẻ...=> phát triển du lịch biển
-Có dầu mỏ, khí đốt, muối..=> khai thác khoáng sản biển

	?Nêu sự hình thành các vùng mỏ khoáng sản chính ở nước ta theo ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam
	- Mỗi giai đoạn kiến tạo hình thành nên các hệ khoáng sản đặc trưng:

+ Giai đoạn Cambri: có các mỏ than, Cu, Pb... phân bố tại các nền cổ, đá bị biến chất mạnh...

+ Giai đoạn Cổ kiến tạo.

Giai đoạn này có nhiều vận động tạo núi lớn sản sinh rất nhiều loại khoáng sản.

+ Giai đoạn Tân kiến tạo

Khoáng sản tập trung chủ yếu ở các bồn trầm tích ngoài thềm lục địa và dưới đồng bằng châu thổ...

	? Giải thích tại sao 1 số khoáng sản ở nước ta hiện nay có nguy cơ cạn kiệt?


	=> ....vì:
- Khai thác nhiều

- Chưa có kế hoạch cụ thể để bảo vệ nguồn tài nguyên này

- Khai thác còn kỹ thuật kém dẫn đến lãng phí tài nguyên



Tiết 3
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS ôn lí thyết
Phương pháp luyện tập thực hành, vấn đáp,sơ đồ tư duy.
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.
	GV yêu cầu HS sơ đồ hóa những nội dung cần nhớ từ các bài tập sau:

?Nêu và chỉ rõ các đặc điểm của địa hình Việt Nam?
	1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
* Địa hình nước ta rất đa dạng.

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ 

+ Chủ yếu đồi núi thấp chiếm 85% diện  tích
+ Núi cao hơn 2000m chỉ chiếm 1%
+ Đồi núi tạo thành một cánh cung lớn hướng ra biển đông.

- Đồng bằng lớn:

+ Đồng bằng sông Hồng

+ Đồng bằng sông Cửu Long

+ Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ đất liền và bị đồi núi ngăn cách thành nhiều khu vực

- Ngoài ra còn các đảo và quần đảo.
- Núi Bạch Mã, Đèo Ngang....
2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Địa hình nước ta do giai đoạn Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo dựng lên.
+ Cổ kiến tạo: các vùng núi bị ngoại lực bào mòn phá huỷ tạo nên những bề mặt san bằng, thấp, thoải.

+ Tân kiến tạo: Địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa.
-Cao nguyên: Kom Tum, Lâm Viên...

Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Mê Công...
- Địa hình thấp dần từ nội địa ra biển, cao ở Tây bắc - thấp dần ở Đông nam
- Địa hình nước ta chủ yếu theo 2 hướng Tây bắc – Đông nam và vòng cung, ngoài ra còn có một số hướng khác trong phạm vi hẹp.

3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Địa hình nước ta luôn bị biến đổi mạnh mẽ.

- Do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người.
- Đã xuất hiện ngày càng nhiều các địa hình nhân tạo trên đất nước ta.

	?Nêu và chỉ rõ đặc điểm của các khu vực địa hình Việt Nam?
GV yêu cầu HS chỉ rõ phạm vi của mỗi khu vực này trên lược đồ Việt Nam
	1.Khu vực đồi núi
-Khu vực đồi núi chia thành 4 vùng:

a) Vùng núi Đông Bắc
- Là một vùng đồi núi thấp nằm ở tả ngạn sông Hồng.

- Có những cánh cung lớn và trung du phát triểnrộng

- Địa hình Caxtơ khá phổ biến.

b) Vùng núi Tây Bắc
- Là những dải núi cao, những sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song, kéo dài theo hướng Tây bắc-đông nam
- Khu vực còn có những đồng bằng nhỏ trù phú nằm ở giữa vùng núi cao như: Mường Thanh, Nghĩa Lộ.

c) Vùng Trường Sơn Bắc.
- Dài khoảng 600km.

- Là vùng núi thấp, 2 sườn không đối xứng.

- Sườn Đông hẹp và dốc, có nhiều núi nằm ngang chia cắt đồng bằng

d) Vùng Trường Sơn Nam
- Là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ.

- Đất đỏ badan dày, xếp thành từng tầng trên các độ cao 400m, 800m, 1000m
e) Ngoài ra còn có địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi trung du Bắc Bộ. 
2. Khu vực đồng bằng

a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu sông lớn.
- Có 2 đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Đây là hai vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước

.- Đồng bằng  sông Hồng: 15.000km2
- Đồng bằng  sông Cửu Long: 40.000km2
b) Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ.
- Diện tích khoảng 15.000km2
- Chia thành nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp kém phì nhiêu.

3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
*Bờ biển nước ta dài 3260km

- Có 2 dạng chính:
+ Bờ biển bồi tụ đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long nhiều bãi bùn rộng, rừng cây ngập mặn phát triển...
+ Bờ biển mài mòn chân núi, hải  đảo.

Ví dụ:biển Đà Nẵng ( Vũng Tàu.
*Thềm lục địa: mở rộng tại các vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ

	?Nêu và chỉ rõ các đặc điểm của khí hậu Việt Nam?
	1.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao hơn 210C.

- Bình quân 1m2 nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng.

- Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ/ năm

- Một năm có 2 mùa gió:

+ Gió mùa đông: lạnh, khô.

+ Gió mùa hạ: nóng, ẩm.

- Lượng mưa trung bình năm lớn trên 1500mm/năm.

-Độ ẩm không khí  hơn 80%. So với các nước trong cùng vĩ độ nước ta có một mùa đông lạnh hơn và một mùa hạ mát hơn.
2.Tính chất phân hoá đa dạng và thất thường.
- Khí hậu nước ta phân hoá từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông, từ thấp lên cao
* Miền khí hậu phía Bắc: có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối mùa đông ẩm ướt, mùa hè nóng và mưa nhiều.

* Miền khí hậu Đông Trường Sơn: Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông.

* Miền khí hậu phía Nam: nhiệt độ quanh năm cao, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc.

* Miền khí hậu biển Đông: mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.

- Khí hậu có sự phân hoá theo mùa.
- Tính chất thất thường của khí hậu nước ta thể hiện rõ ở chế độ nhiệt và chế độ mưa.

+ Chế độ nhiệt: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

+ Chế độ mưa: Lượng mưa cũng thay đổi theo mùa .

-> Ngoài tính đa dạng, khí hậu Việt Nam còn mang tính thất thường, biến động mạnh.


Tiết 4
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập.
Phương pháp luyện tập thực hành, vấn đáp, Hoạt động nhóm

Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân, thảo luận nhóm

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 

Các câu hỏi sau đây:

? Cho biết mỗi địa hình của nước ta có thuận lợi, khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?


	-Thuận lợi: 

       +Đất đai màu mỡ phát triển nông nghiệp 
 +Nhiều tài nguyên khoáng sản, xây dựng các hồ thuỷ lợi, phát triển du lịch sinh thái, trồng cây công nghiệp.

· Khó khăn:  
+Giao thông vận tải phát triểnkhó khăn.
+Đầu tư phát triển gặp nhiều trở ngại

	? Giải thích tại sao khí hậu Việt Nam lại có tính chất độc đáo như vậy?

	=>do vị trí địa lí, nhất là đặc điểm có ba mặt giáp biển:


	? Tại sao khí hậu nước ta lại có tính chất đa dạng và thất thường như  vậy.


	-Vị trí nước ta:nằm ở nơi giao nhau của các khối khí

- Do sự đa dạng của địa hình nước ta

- Do độ cao và hướng của các dãy núi lớn


3. Hoạt động Luyện tập  
	GV hướng dẫn HS thực hành bài tập sau:   

     Cho bảng số liệu sau: cơ cấu GDP (tổng sản phẩm trong nước) của nước ta của hai năm 1991 và 2001 (%)

Năm

1991

2001

Tổng số

100,0

100,0

Nông – lâm – ngưnghiệp

40.5

23,3

Công nghiệp– xây dựng

23,8

38,1

Dịch vụ

35,7

38,6

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP (tổng sản phẩm trong nước) của nước ta  của hai năm 1991 và 2001?

b.Từ biểu đồ hãy rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của nước ta?Giải thích?
(Gợi ý: 

a. 
-Vẽ biểu đồ  tròn (2 hình tròn) hoặc hình cột (2 cột) =>yêu cầu chính xác,đẹp , mĩ quan
b.   Nhận xét & giải thích
-Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp nói lên :nước ta đang chuyển biến từng bước từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp

-Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp-xây dựng tăng nhanh nhất=>phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển


4.Hoạt động vận dụng
-GV hướng dẫn HS vận dung các kiến thức ôn tập để giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa.
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tài liệu về địa lí tự nhiên Việt Nam để hiểu hơn nội dung các bài học về địa lí Việt Nam.
******************************************
Đã kiểm tra, ngày 
Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 25/3/2018          Ngày dạy:

THÁNG 4/2018                               CHỦ ĐỀ

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH CÁC NỘI DUNG ĐỊA LÍ VỀ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CÁC MIỀN CỦA VIỆT NAM
I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức
-HS nắm được các nội dung về địa lí tự nhiên các miền của Việt Nam.

2.Kĩ năng

- HS thực hành được các bài tập về địa lí tự nhiên các miền của Việt Nam.
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác,  chủ động ôn tập .
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ  

-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu...

5.Giáo dục bảo vệ môi trường:
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
 1. Giáo viên:

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam, Lược đồ về các vùng miền địa lí.
2. Học sinh: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp: Học theo cá nhân, học theo nhóm, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học dùng sơ đồ tư duy...
-Kĩ thuật: động não, Thảo luận nhóm, .kĩ thuật trình bày một phút..

VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: hướng dẫn ôn luyện kiến thức  về địa lí các vùng miền của Việt Nam

Phương pháp luyện tập thực hành, sơ đồ tư duy
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân, nhóm, cặp



	GV yêu cầu HS dùng sơ đồ tư duy ghi lại những nội dung chính của mỗi miền địa hình Việt Nam
?Nêu và chỉ rõ các đặc điểm của Miền Bắc và đông bắc Bắc  Bộ?
	Miền Bắc và đông bắc Bắc  Bộ

1.Vị trí và phạm vi lãnh thổ

- Nằm sát chí tuyến Bắc.

- Chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa Đông Bắc lạnh và khô.

2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.
- Mùa đông: lạnh, kéo dài nhất cả nước.

- Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều, có mưa ngâu. 
3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía Bắc và quy tụ về Tam Đảo.
- Địa hình đồi núi thấp là chủ yếu, nhiều núi cánh cung mở rộng về phía bắc.
-  Nhiều sông với các hệ thống sông lớn: Thái Bình, Sông Hồng; Kì Cùng, Bằng Giang
4. Tài nguyên phong phú,  dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng.



	?Nêu và chỉ rõ các đặc điểm của Miền Tây Bắc và  Bắc  Trung Bộ?
	Miền Tây Bắc và  Bắc  Trung Bộ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ.

- Kéo dài 7 vĩ tuyến.

-Gồm từ vùng núi Tây Bắc đến Thừa Thiên Huế.
2. Địa hình cao nhất Việt Nam.
- Tân kiến tạo nâng lên mạnh.

- Địa hình cao, đồ sộ, hiểm trở.
- Hướng địa hình: Tây bắc-đông nam
3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình.
- Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.

- Khí hậu lạnh chủ yếu do ní cao, tác động của cácđợt gió mùa đông bắc đã giảm nhiều.

- Mùa hạ đến sớm, gió Tây khô nóng.

- Mùa mưa chuyển dần sang thu đông.
4. Tài nguyên phong phú đang được điều tra, khai thác.
5. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

- Phải bảo vệ và phát triểnrừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững của nhân dân nơi đây

- Nhiều thiên tai thường xảy ra trong miền

	?Nêu và chỉ rõ các đặc điểm của Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
	Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ.

- Từ Đà Nẵng vào tới Cà Mau, là miền có diện tích rộng lớn.
2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc.
- Miền có khí hậu nóng quanh năm.

+ Nhiệt độ trung bình năm 250C -> 270C; biên độ nhiệt năm chỉ dao động từ 3-70C

+ Có gió Tín phong Đông Bắc khô nóng và gió mùa Tây Nam nóng ẩm thổi thường xuyên.

- Miền có mùa khô sâu sắc->gây thiếu nước nghiêm trọng
3. Trường Sơn Nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn.
-Nhờ Tân Kiến Tạo nâng lên mạnh mẽ, TS Nam  trở thành khu vực núi và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ

-ĐB Nam Bộ hình thành và Phát triểntrên 1 miền sụt võng rộng lớn và được phù sa của hệ thống sông Đồng Nai-Vàm Cỏ và hệ thống sông Mê Công bồi đắp lên

->Thuận lợi cho Phát triểnkinh tế

4. Tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác.
-Khí hậu và đất đai =>thuận lợi cho sx Nông-lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản quy mô lớn

-Rừng: chiếm 60% diện tích rừng của cả nước với nhiều sv quý hiếm=> Phát triểnkhai thác lâm sản

-Tài nguyên biển đa dạng và có giá trị to lớn=> thuận lợi cho Phát triểncác ngành kinh tế biển


Tiết 2
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS  luyện tập
Phương pháp luyện tập thực hành, vấn đáp,sơ đồ tư duy.
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.
	? Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng là khâu then chốt để xây dựng cuộc sống bền vững của nhân dân miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ?

	=>vai trò, tầm quan trọng của rừng-miền này là thượng nguồn của các con sông dễ gây lũ lụt nếu mất rừng


	? Chứng minh rằng miền Tây Bắc và Bắc Trụng Bộ có nguồn tài nguyên phong phú? Giá trị kinh tế?nêu ví dụ?


	* Miền Tây Bắc và Bắc Trụng Bộ có:
-Tiềm năng thủy điện sông Đà

-khoáng sản có giá trị như: mỏ đất hiếm, cromit, thiếc, sắt, titan, đá quý, đá vôi

-rừng với đủ các vành đai thực vật phân theo độ cao.như rừng Trường Sơn vẫn bảo tồn được nhiều loài sinh vật

-tài nguyên biển cũng rất đa dạng

	?Tại sao nói rằng: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc?
	· vì:
- Miền có khí hậu nóng quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 250c – 270c.

- Mùa khô kéo dài tới 6 tháng dễ gây cháy rừng và hạn hán.

	?Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những tài nguyên gì? Giá trị kinh tế như thế nào?


	- Đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây trồng phát triển 

=>lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, cao su ở Đông Nam Bộ, cà phê ở Tây Nguyên
- Tài nguyên rừng rất phong phú , nhiều kiểu, loại sinh thái, chiếm 65% diện tích cả nước .

- Tài nguyên biển rất đa dạng và có giá trị to lớn ( biển có nhiều tiềm năng thủy hải sản , dầu mỏ, nhiều bãi biển đẹp, có giá trị về giao thông vận tải ) 


Tiết 3
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS  luyện tập
Phương pháp luyện tập thực hành, vấn đáp.
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.
	? Vì sao tính chất nhiệt đới gió mùa của miền Bắc và đông bắc Bắc Bộ lại giảm sút mạnh mẽ?


	=>...do:

+ Vị trí địa lí.

+ Địa hình( nhất là 4 cánh cung núi mở rộng về phía Bắc)
+ Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc.

	? Khí hậu lạnh cuả miền Bắc và đông bắc Bắc Bộ có ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống con người như thế nào?

(Thuận lợi, khó khăn...)


	- Mùa đông: lạnh, kéo dài nhất cả nước.

=>mùa đông lạnh đã tạo điều kiện cho sinh vật ưa lạnh cận nhiệt đới phát triển, nhất là rau vụ đông

=>cần đề phòng sương muối, sương giá  và hạn hán xảy ra



	? Kể tên các dãy núi lớn của ba miền nước ta?
	=> Pu đen đinh, Hoàng Liên Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều...


Tiết 4
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS  luyện tập
Phương pháp luyện tập thực hành.
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.
	GV yêu cầu HS làm bài tập
? Xác định yêu cầu đề bài?

HS vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa của ba trạm
HS tính theo yêu cầu 

GV giúp đỡ, hướng dẫn HS
	Bài 3/143 SGK
-Vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa các  trạm
-Tính nhiệt độ trung bình năm và lượng mưa năm của các trạm đó

	? Hãy sắp xếp các đèo trong bài theo trình tự từ Nam ra Bắc?
?Các đèo đó nằm trên những quốc lộ nào?
	Bài 2/147sgk
-Từ Nam ra Bắc thứ tự các đèo là: Hải Vân, Lao Bảo, Mụ Gia, Đèo Ngang, Keo Nưa

=> Chúng nằm trên những quốc lộ: 1A và đường Hồ Chí Minh


3. Hoạt động Luyện tập  
-GV  đôn đốc HS hoàn thành các bài tập cuối bài học.
4.Hoạt động vận dụng

?Em rút ra điều gì sau khi thực hành các bài tập trên
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS tìm đọc các tài liệu về các miền tự nhiên nước ta để hiểu sâu hơn nội dung bài học.
******************************************
Đã kiểm tra, ngày
Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày soạn: 25/4/2018     Ngày dạy: 
THÁNG 5/2018                               CHỦ ĐỀ

HƯỚNG DẪN HS CÁCH LÀM CÁC DẠNG BÀI KIỂM

 TRA TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
I.MỤC TIÊU

1.Kiến thức
-HS nắm được các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận địa lí một cách hiệu quả nhất.
2.Kĩ năng

- HS thực hành được các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận địa lí .
3. Thái độ:

-Giáo dục HS ý thức ôn luyện tự giác,  chủ động ôn tập .
4,Năng lực, phẩm chất: HS có:
-Phẩm chất: Tự lập,  tự chủ , trung thực 

-Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tính toán số liệu, tạo lập văn bản...
5.Giáo dục bảo vệ môi trường:
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Giáo viên: Một số đề kiểm tra cho HS luyện tập

2.Học sinh: đồ dùng học tập...

III.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

-Phương pháp: Học theo cá nhân, học theo nhóm, giải quyết vấn đề..
-Kĩ thuật: động não, Thảo luận nhóm, .kĩ thuật trình bày một phút..

VI.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1
1.Hoạt động khởi động

* Ổn định tổ chức sĩ số:      

*  Kiểm  tra bài cũ : Không

*  Vào bài mới
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Hoạt động 1: hướng dẫn  HS các dạng kiểm tra địa lí

Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp
Kĩ thuật: động não, hoạt động theo cá nhân.

	?Em đã từng làm qua các dạng kiểm tra trắc nghiệm và tự luận nào?

HS trả lời theo ý hiểu
GV hướng dẫn HS các dạng bài đó
	*Trắc nghiệm có các dạng:
+Lựa chọn khoanh đáp án
+Điền khuyết
+Nối ý
+...

*Tự luận
+hỏi lí thuyết
+Thực hành vẽ biểu đồ, nhân xét và giải thích


Tiết 2
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập
Phương pháp: luyện tập thực hành
Kĩ thuật: động não, trình bày viết
	I.Trắc nghiệm :  Hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng hoặc điền khuyết 
Câu 1 :
            Hai quốc gia gia nhập vào tổ chức Asean vào năm 1997 là:

A.Thái Lan      B.  Việt Nam                 C.Mi-an-ma         D. Lào

Câu 2 :

           Năm quốc gia đầu tiên tham gia xây dựng  nên Hiệp hội các quốc gia

 Đông Nam Á là : 

A. Ma-lai-xi-a, Xin-go-po                 B. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin

C. Thái Lan                                        D.Việt Nam.

Câu 3:

            Các nước Asean hoạt động trên cơ sở nguyên tắc:......................... .......................................................................................................................................
Câu 4:
           Khi tham gia vào tổ chức Asean, các quốc gia ở Đông Nam Á vừa có nhiều cơ hội phát triển, song cũng gặp phải nhiều thách thức như:

A. Sự chênh lệch về trình đồ phát triển kinh tế

B. Sự khắc biệt về màu da.

C. Sự  bất đồng ngôn ngữ.

D. Sự khác biệt về thể chế chính trị.

Câu 5: 
           Giới hạn của khu vực Đông Nam Á gồm: phần đất liền mang tên.. ........... ..  ...(A).................và phần hải đảo có tên chung ........(B)...............................
Câu 6 : 

          Dân cư Đông Nam Á có đặc điểm chính là:

A. Đông đúc                     B. Phân bố đều khắp nơi

C. Dân số trẻ                  D. Chủ yếu là người thuộc chủng da vàng
Câu 7 :  

      Kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển nhanh song không vững chắc là do:

A. Chịu ảnh hưởng lớn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế của khu vực và thế giới

B.  Có điểm xuất phát thấp

C. Phải giải quyết những hậu quả nặng nề từ cảnh quan, môi trường bị phá hoại và ô nhiễm

D. Đáp án B và C đúng

Câu 8 : Trong các tên sau, các tên nào không phải là tên sông thuộc khu vực Đông Nam Á:

A. Sông Mê Công                           B.Sông Ấn

C. Sông Mê Nam                            D. Sông A-mua.
Câu 9 : Khu vực Đông Nam Á nằm trong hai đới khí hậu nào?

A. Ôn đới           B.Đới Xích đạo       C. Nhiệt đới          D. Cận nhiệt đới.
Câu 10:  

           Ở khu vực Đông Nam Á,  khí hậu nhiệt đới có ở các nước :............................................................................................................................................................    .  ...... .................... ........................ ..............

Câu 11:
          Ba nước tiếp giáp với Việt Nam ta là:........ ........................... ................ ... .                             

Câu 12:      

          Hai vịnh biển lớn của biển Đông thuộc vào vùng biển Việt Nam là:

A. Vịnh Ben-gan                            B. Vịnh Bắc Bộ

C. Vịnh Dung Quất                       D. Vịnh Thái Lan.

Câu 13: 

            Lịch sử  phát triển của tự nhiên Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn. Đó

 là  giai đoạn : ............................................................................ ................ ....... ..

.........................................................................................................................
Câu  14: 

            Giai đoạn cổ kiến tạo trong lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam diến ra trong:

A. Đại Cổ sinh                                          B, Đại Trung sinh.

C. Đại Tân sinh                                        D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu  15:

          Trong giai đoạn Cổ kiến tạo của lịch sử phát triển của tự nhiên Việt 

Nam, giới sinh vật rất phát triển. Đây là thời kì cực thịnh của:

A. Bò sát cá Sấu                         B. Cây hạt trần

C. Bò sát khủng long                 D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu  16: 

             Hiện nay, một số loại khoáng sản của nước ta có nguy cơ cạn kiệt do 

Khai thác và sử dụng còn lãng phí. Việc khai thác, chế biến khoáng sản còn 

Gây ra ô nhiếm môi trường. Vì vậy, chúng ta phải:

A. Phải khai thác nhiều hơn nữa.

B. Phải khai thác và sử dụng hợp lí, tiếc kiệm tài nguyên khoáng sản.

C.  Phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản của nhà nước.

D.  Các đáp án trên đều đúng.

Câu  17: 

          Ở nước ta, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn là:

A. Than                 B. Kim cương                  C. Dầu khí

D. Bô-xít             E. Aptit.

Câu  18: 

           Ở biển Việt Nam, mùa hạ .....(A)........................................và mùa đông ..
.......(B)...................................đất liền

Câu  19: 

          Trên biển,  Việt Nam có hai quần đảo lớn nhất là................(A).........................................(B)........................................................................................
Câu  20:
           Việt Nam là một nước có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao 

gồm:

A. Phần đất liền và vùng trời
B.  Phần Biển và vùng trời
C.  Vùng biển
D. Vùng trời. 

II.Tự luận 
        Cho bảng số liệu sau: cơ cấu GDP (tổng sản phẩm trong nước) của nước ta của hai năm 1991 và 2001 (%)

Năm

1991

2001

Tổng số

100,0

100,0

Nông – lâm – ngưnghiệp

40.5

23,3

Công nghiệp– xây dựng

23,8

38,1

Dịch vụ

35,7

38,6

a.(3đ) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP (tổng sản phẩm trong nước) của nước ta  của hai năm 1991 và 2001?

b.(2đ)Từ biểu đồ hãy rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của nước ta?Giải thích?



Tiết 3
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS luyện tập
Phương pháp: luyện tập thực hành
Kĩ thuật: động não, trình bày viết
	I.Trắc nghiệm  Hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng  hoặc điền khuyết  
Câu 1: Về vị trí, châu Á là châu lục tiếp giáp với:

A.Một châu lục và hai đại dương

B.Hai châu lục

C.Ba đại dương

D.Ba châu  lục 

E.Hai đại dương

Câu 2:Ý nào thuộc đặc điểm địa hình châu Á?

A. Địa hình rất phức tạp, đa dạng    

B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ nhất thế giới.

C. Các dãy núi có hướng Đông bắc

D.Núi, sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm của châu lục

Câu 3 : Nơi nào  là nơi dân cư tập trung đông đúc ở châu Á:

      A.Đồng bằng châu thổ                     B. Ven biển

      C.Núi cao, địa hình hiểm trở          D.Hoang mạc, bán hoang mạc

Câu 4:Ý nào  là nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng ?

A.Vị trí: trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo

B.Diện tích lớn nhất thế giới, nhiều vùng cách biển rất xa

C. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu nội địa

D. Châu Á là châu lục có nhiều khoáng sản 

Câu 5 : Những nước có nhiều dầu mỏ nhất ở Tây Nam Á là những nước nào:.....................................................................................................(nêu ít nhất tên 2 nước)

Câu 6 : Phần lớn lãnh thổ Tây Nam Á có khí hậu khô hạn trên nền địa hình có nhiều núi và cao nguyên nên cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất của khu vực này là:

A, Cảnh quan thảo nguyên, bán hoang mạc.

 B, Cảnh quan rừng thưa.

C, Cảnh quan  hoang mạc.                                                     

D, Cảnh quan  rừng rậm.

Câu  7:  Lãnh thổ Tây Nam Á  thuộc các đới khí hậu: 

A.  Nhiệt đới 

C. Cận nhiệt và ôn hoà

B. Cận nhiệt 

D. Tất cả đều sai 

Câu 8 : Hai sông lớn nhất khu vực Tây Nam Á là ....................................................

...................................................................

Câu  9:  Tình hình chính trị của Khu vực Tây Nam Á không ổn định (thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột các bộ tộc, dân tộc trong và ngoài khu vực), đó là vì:

A. Tây Nam Á có nguồn tài nguyên dầu mỏ quý giá với trữ lượng lớn.

B. Tây Nam Á nằm giáp với châu Âu.

C. Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục.

D. Tây Nam Á nằm tiếp giáp với châu Phi.

Câu  10: Khu vực Tây Nam Á nằm tiếp giáp với các biển:...................................

................................................................................................................................

Câu 11 : 

             Dân cư khu vực Nam Á tập trung đông ở: 

A. Vùng đồng bằng .

B.  Các khu vực ven biển có mưa.

C.  Khu vực núi Hi-ma-lay-a.

D.  Trên sơn nguyên Đê-Can.                        

 Câu 12 : Dân cư Nam Á có đặc điểm gì :

A. Có số dân đông nhất

B. Có số dân lớn thứ hai ở châu Á

C. Có mật độ dân số cao nhất châu Á

D.Có mật độ dân số đứng thứ hai châu Á

Câu  13 :  Con sông gắn bó với người dân Nam Á là:

A. Sông Hoàng Hà ,Trường Giang           B. Sông Ấn

C.Sông  Hằng                                            D. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrat

Câu  14: Ấn Độ đã thực hiện hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ đó mà đảm bảo  đủ lương thực cho người dân. Đó là hai cuộc cách mạng:

A. Cách mạng đỏ.

B. Cách mạng xanh.

C. Cách mạng tím.

D. Cách mạng trắng.

Câu  15: Những trở ngại đối với sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á:

A. Hậu quả của chế độ thực dân Anh đô hộ.

B. Mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

C. Nam Á có đất đai rộng lớn.

D. Nam Á có diện tích đồng bằng rộng lớn.

Câu  16 :  Phần bán đảo Triều Tiên của khu vực Đông Á  là lãnh thổ của hai nước là:

A. Nhật Bản                                             B. Hàn Quốc    

C. Đài Loan                                              D.Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Câu 17 :  Đây là  các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Đông Á, đó là:

A. Trung Quốc, Ấn Độ                     B.Nhật Bản, Hàn Quốc.

C.Trung Quốc                                    D. Hàn Quốc, Đài Loan

Câu 18: : Ba con sông lớn nhất khu vực Đông Á là:.................................................

.................................................................................................................. 
Câu 19: Nửa Phía Đông phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á có:  
A. Khí hậu gió mùa ẩm                          B. Với cảnh quan rừng là chủ yếu.

C. Khí hậu lục địa                                   D. Với cảnh quan thảo nguyên là chủ yếu.                       

Câu 20:  Ý nào thể hiện đúng đặc điểm dân số của Đông  Á:

A. Đông Á là khu vực thưa dân

B. Đông Á là khu vực có mật độ dân số lớn thứ hai trong các khu vực của châu Á.

C. Đông Á là khu vực đông dân nhất trong các khu vực của Châu Á

D. Đông Á là khu vực có mật độ dân số lớn nhất trong các khu vực của Châu Á

II.Tự luận 
Câu 21: (2 điểm) Cho bảng số liệu: dân số các châu lục (triệu người)

Năm 1950

Năm 2000

Năm 2002

Châu Á

1402

3682

3766

Châu Âu

547

729

728

Châu Đại Dương

13

30,4

32

Châu Mĩ

339

829

850

Châu Phi

221

784

839

Toàn thế giới

2522

6055,4

6215

   Em hãy nhận xét số dân của châu Á  so với các châu lục khác và so với thế giới?

Câu 22: (3 điểm) 

        Cho bảng số liệu về mật độ dân số của các khu vực của châu Á (đơn vị người /km2)

Khu vực

Mật độ dân số (người /km2)

Đông Á

128

Nam Á

302

Đông Nam Á

116

Trung Á

14

Tây Nam Á

41

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện mật độ dân số của các khu vực của châu Á (đơn vị người /km2)?

b. Từ biểu đồ và bảng số liệu, hãy nhận xét và giải thích về mật độ dân số của Nam Á so với các khu vực khác của châu Á?



Tiết 4
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện tập
Phương pháp: luyện tập thực hành
Kĩ thuật: động não, trình bày viết
	?Em hãy xác định các yêu cầu của đề bài?
GV hướng dẫn HS thực hiện từng yêu cầu
HS làm bài
	Bài 3/135sgk
-Tính tỉ lệ % che phủ rừng?

-Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó
-Nhận xét xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam

	?Hãy xác định yêu cầu của đề bài?

?Với số liệu trong bài, em có thể dùng loại biểu đồ nào?

HS tiến hành vẽ cả hai loại biểu đồ đó
	Bài 3/120sgk

-Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng dòng chảy...

=> dùng biểu đồ cột hoặc đường


3. Hoạt động Luyện tập  
GV yêu cầu HS luyện tập bài 3/116, bài 3/120, bài 2/ 129 sách giáo khoa
4.Hoạt động vận dụng

?Em rút ra được những kinh nghiệm gì sau khi thực hành các bài kiểm tra?
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
-HS sưu tầm các dạng bài kiểm tra để hiểu một cách khoa học về chúng
******************************************
Đã kiểm tra, ngày
Nguyễn Thị Minh Loan
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